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TÓM TẮT 
Kỹ thuật thị giác máy tính liên quan đến việc nhận dạng và phân biệt đối tượng trong thực tế 

thông qua máy tính. Đây là một trong các lĩnh vực trọng yếu của trí tuệ nhân tạo, đã và đang được 
ứng dụng rộng khắp trong nhiều mặt của cuộc sống. Trong sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật thị giác 
được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tự động hóa, nông nghiệp chính xác. Bài viết này giới thiệu 
khái quát về các khái niệm cơ bản của thị giác máy tính và hệ thống cấu tạo của nó, tóm tắt tình hình 
ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn 
tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai. 

Từ khóa: Kỹ thuật thị giác máy tính, tự động hóa nông nghiệp, xử lý ảnh.  

SUMMARY 
Computer vision concerns techniques that use computer to understand the objects from images. 

It is now one of the key areas of artificial intelligence, which have been widely applied in various 
aspects of life. In agricultural production, computer vision techniques are being applied in many 
fields, such as automation and precision agriculture. This paper concentrates on introducing the 
basic concepts of computer vision techniques and its structure system; summing up the situation of 
applying computer vision techniques in agricultural production and pointing out existing problems as 
well as growing direction in the future. 

Key words: Agricultural automation, computer vision techniques, image processing.   

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Kỹ thuật thị giác máy tính là một kỹ 

thuật mới xuất hiện, đã và đang phát triển 
mạnh mẽ trên thế giới hiện nay. Khái niệm 
về thị giác máy - Computer Vision - có liên 
quan tới nhiều ngành học và có nhiều hướng 
nghiên cứu khác nhau. Kể từ những năm 70 
của thế kỷ 20 khi mà khả năng tính toán của 
các máy tính trở nên mạnh mẽ, nó có thể giải 
quyết được những công việc cần tới tốc độ cao 
như xử lý các tập ảnh hay các đoạn video thì 
thị giác máy tính được nhắc đến, nghiên cứu 
và phát triển cho đến ngày nay. Những năm 
gần đây, kỹ thuật thị giác máy tính được 

nghiên cứu và ứng dụng rộng khắp trong 
nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông 
nghiệp, y học, quân sự...  

Kỹ thuật thị giác máy tính được nghiên 
cứu ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp từ 
thập kỷ 80 của thế kỷ 20, chủ yếu dùng 
trong giám định chủng loại thực vật, kiểm 
tra chất lượng sản phẩm và phân loại nông 
sản... Theo sự phát triển của các thiết bị 
phần cứng, các kỹ thuật phần mềm máy 
tính, kỹ thuật xử lý ảnh cũng phát triển rất 
nhanh, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị 
giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp có 
nhiều phát triển. Hiện nay lĩnh vực nghiên 



Ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp 

328 

cứu này đang là một vấn đề nóng hổi của sản 
xuất nông nghiệp, ở một số nước phát triển 
như Nhật Bản, Mỹ... trong sản xuất nông 
nghiệp đã từng bước ứng dụng hệ thống thị 
giác máy tính, như quản lý chủng loại và 
chất lượng tài nguyên nông nghiệp, thu 
nhận thông tin trạng thái sinh trưởng của 
cây trồng, tự động hóa thu hoạch nông sản 
phẩm, nghiên cứu bảo vệ thực vật, kiểm 
định chất lượng nông sản phẩm... 

2. THỊ GIÁC MÁY TÍNH 
Thị giác máy tính đôi khi còn được gọi là 

thị giác bằng máy, là sử dụng camera thu 
nhận hình ảnh từ thực tế, sau đó sử dụng 
máy tính tự động phân tích ảnh. Qua đó 
nhận biết các đối tượng, miêu tả cảnh vật 
hoặc tiến hành điều khiển hoạt động hệ 
thống theo một số dữ kiện yêu cầu nào đó. 
Đây là lĩnh vực khoa học và kỹ thuật nghiên 
cứu dùng máy tính mô phỏng bề ngoài sinh 
vật hoặc công năng thị giác vĩ mô.  

Thị giác máy tính là sự đan xen và kết 
hợp của nhiều ngành học, liên quan tới 
nhiều lĩnh vực như toán học, quang học, trí 
tuệ nhân tạo, thần kinh sinh vật học, tâm lý 
vật lý học, khoa học máy tính, xử lý ảnh, 
hiểu hình ảnh, phân biệt mẫu... 

Thị giác máy tính đã có quá trình phát 
triển nghiên cứu và ứng dụng 40 năm. Theo 

sự phát triển của máy tính, kỹ thuật xử lý 
ảnh, kỹ thuật nhận dạng, lý thuyết điều 
khiển, trí tuệ nhân tạo... thị giác máy tính 
được ứng dụng trong người máy, kiểm tra đo 
lường công nghiệp, phân biệt vật thể, phân 
tích hình ảnh vệ tinh, trợ giúp chẩn đoán y 
học, đo vẽ bản đồ hàng không và kỹ thuật 
quân sự... Phương pháp nghiên cứu cũng từ 
2D chuyển sang 3D, từ tuần tự đến song 
song, từ trực tiếp dựa vào tín hiệu thu nhận 
qua xử lý tầng thấp tới xử lý tầng cao dựa 
vào đặc trưng, kết cấu, quan hệ và tri thức. 

Cấu tạo hệ thống thị giác máy tính thông 
thường được biểu diễn trên hình 1. Máy quay 
phim CCD (Charge-Coupled Device) có thể 
ghi lại các đối tượng cần nhận biết và phân 
tích dưới dạng hình ảnh. Về bản chất, máy 
quay phim CCD là một cảm biến quang điện, 
thu nhận các tín hiệu quang học phản ánh đối 
tượng, bối cảnh rồi chuyển thành tín hiệu 
điện để ghi lại. Bộ phận thu nhận hình ảnh có 
thể hoạt động độc lập hoặc được gắn trực tiếp 
trong máy tính ở dạng card thu nhận hình 
ảnh có thể chuyển tín hiệu điện của máy quay 
phim thu nhận được thành tín hiệu số, số hóa 
hình ảnh, để máy tính tiến hành xử lý các 
loại yêu cầu. Hệ thống chiếu sáng cho phép 
nâng cao độ chiếu sáng phù hợp hình ảnh thu 
nhận được, làm lợi cho xử lý và phân tích 
hình ảnh. 
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3. ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH 
     TRONG NÔNG NGHIỆP 

3.1. ứng dụng trong chọn giống nông nghiệp 

Giống cây trồng là yếu tố cơ bản của sản 
xuất nông nghiệp, trong quá trình sản xuất 
nông nghiệp nó giữ vị trí rất quan trọng. Khi 
kỹ thuật thị giác máy tính bắt đầu được ứng 
dụng trong sản xuất nông nghiệp, một số nhà 
nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu 
ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong 
lĩnh vực giống cây trồng. Thực tiễn chứng 
minh, áp dụng kỹ thuật thị giác máy tính 
thông qua lựa chọn thông số đặc trưng ngoại 
hình để tiến hành phân loại và kiểm tra chất 
lượng hạt giống mang lại hiệu quả rất cao. 

Zayas và cs. (1985, 1986, 1989) sử dụng 
hệ thống thị giác máy tính từ hình ảnh của 
lúa mì lấy ra thông số đặc trưng hình thái 
học, ứng dụng các đặc trưng này phân biệt 
giống lúa mì và thành phần không phải lúa 
mì. Họ sử dụng một số tham số hình dạng 
như độ dài, độ rộng, sự định hướng và chu 
vi... để miêu tả ngoại hình của hạt lúa mì.  

Liao cùng cs. (1994) đề xuất sử dụng 
máy phân loại dùng phương pháp mạng thần 
kinh nhân tạo. Họ tiến hành nhị phân hóa 
hình ảnh, rồi đơn giản hóa chúng ra thành 
tín hiệu số một chiều miêu tả ngoại hình hạt 
ngô, thông qua phân tích ngoại hình hạt ngô 
chọn ra thông số hình thái, và chuyền tới bộ 
phận thuật toán học tập để huấn luyện nhận 
dạng hình thái hạt sau khi bị tẽ khỏi bắp. 
Thực nghiệm chứng minh, với 720 hạt ngô 
được dàn phẳng khi phân loại độ chính xác 
đạt đến 99%, đối với 720 hạt ngô bị tẽ khỏi 
bắp phân loại đạt độ chính xác 96%. 

3.2. ứng dụng trong tự động hóa quá trình 
       sản xuất ngoài thực địa 

Trước đây, trong công việc ngoài đồng 
ruộng, kỹ thuật thị giác máy tính được ứng 
dụng chủ yếu trong máy nông nghiệp hoặc 
người máy nông nghiệp hoạt động trong các 
lĩnh vực như gieo hạt, giám sát tình hình 

sinh trưởng của cây trồng, bón phân, phun 
thuốc trừ sâu, làm cỏ dại, ươm cây, chiết 
cành và thu hoạch… 

3.2.1. Giám sát tình hình sinh trưởng của 
           quần thể cây trồng 

Sinh trưởng cây trồng tiến hành trong 
điều kiện của quần thể, cơ cấu biến động 
quần thể hợp lí cơ bản là thu được điều kiện 
thuận lợi nhất về sản lượng. Từ trước đến 
nay, việc xác định tính trạng quần thể cây 
trồng, luôn luôn là vấn đề nan giải mà các 
chuyên gia nông nghiệp và nhân viên quản 
lý sinh trưởng hy vọng giải quyết. Phương 
pháp đo lường truyền thống là thông qua 
thiết lập điều tra lấy mẫu điểm, tiến hành 
điều tra lấy mẫu điểm trên cây trồng, công 
nhân ghi lại mầm, chồi, thân, bông tổng số, 
đo đạc diện tích lá, sản lượng cây trồng, bằng 
mắt đo tình hình sinh trưởng, diện mạo, độ 
đồng đều của quần thể… Phương pháp đo 
lường truyền thống này còn hạn chế khi công 
việc có cường độ lao động lớn, tốc độ điều tra 
chậm, sai số lớn, tính thời gian thực thấp, 
mà hầu hết quần thể sinh trưởng, diện mạo, 
không gian kết cấu đặc trưng biểu hiện khó 
có thể dùng số liệu mô tả. Do tính chất thu 
hoạch của cây mẫu, một số chỉ tiêu khó thực 
hiện đo đạc liên tục, tạo nên thông tin không 
đầy đủ về quần thể cây trồng. 

Những người đi tiên phong trong nghiên 
cứu lĩnh vực này là Meyer và cs. (1987) đã sử 
dụng biện pháp đo lường không làm ảnh 
hưởng đến đến cây trồng thông qua phương 
pháp số hóa các hình ảnh thu được của cây 
trồng ở các giai đoạn khác nhau, qua đó xây 
dựng được mô hình sinh trưởng của cây 
trồng. Tuy nhiên, mô hình này còn có nhược 
điểm là quá trình quan sát không liên tục. 
Kacira cùng cs. (2001) đã nghiên cứu và chế 
tạo thành công hệ thống quan trắc và điều 
khiển từ xa cho phép tiến hành quan sát liên 
tục quá trình sinh trưởng của cây trồng, hệ 
thống này có khả năng liên tục đo các thông 
số như nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ ẩm 
của đất, độ ẩm của lá cây, độ chiếu sáng, tốc 
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độ gió…, qua đó xây dựng mô hình sinh 
trưởng của cây trồng gần với thực tế hơn.    

Lí Tiểu Côn cùng cs. (2002) ở Viện Khoa 
học Nông nghiệp Trung Quốc đã nghiên cứu 
thành công “Hệ thống chuyên gia 
multimedia nhận thức thông minh hình ảnh 
quần thể tiểu mạch cao sản”, ứng dụng 
mạng thần kinh đối với hình ảnh quần thể 
tiểu mạch tiến hành nhận thức và dự đoán, 
thực hiện nhận thức nhanh trên tiểu mạch 
chủ yếu đặc trưng quần thể. 

3.2.2. Công tác phòng trừ sâu bệnh và cỏ hại 

Trong quá trình sinh trưởng của cây 
trồng, việc nắm bắt kịp thời tình hình phá hoại 
cây trồng của sâu bệnh và cỏ hại đối với sản 
lượng cây trồng có ý nghĩa rất quan trọng. 

Dựa vào sự khác biệt giữa cỏ dại và cây 
trồng có thể áp dụng các phương pháp như 
phân tích mầu sắc, hình ảnh, đường biên, 
quang phổ … của đối tượng để nhận biết 
được cỏ dại và cây trồng. Robert và cs. 
(1998a, 1998b) ứng dụng thị giác máy tính 
trong nghiên cứu kỹ thuật phân biệt cỏ dại 
và cây trồng được ứng dụng trong hệ thống 
máy phun thuốc trừ cỏ dại Detectspray, hệ 
thống máy này có khả năng phát hiện và 
diệt cỏ dại ngoài thực địa đạt độ chính xác 
tới hơn 70%.  

Trịnh Gia Cường và cs. (2001, 2004 và 
2006) ở Trường Đại học Lâm nghiệp Nam 
Kinh đã ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính 
kết hợp với hệ thống định vị GPS nghiên cứu 
và chế tạo máy phun thuốc trừ sâu chính 
xác. Máy đã được đưa vào sản xuất và đạt 
được hiệu quả tương đối cao. 

Thẩm Tá Nhuệ và Vu Tân Văn (2001) 
ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính tiến 
hành nghiên cứu về kỹ thuật tự động tính 
toán bệnh phấn trắng trong nhà kính. Việc 
chia nhỏ hình ảnh bệnh phấn trắng bằng 
phương pháp của Jonnhansen dựa trên phép 
toán chia nhỏ của entropy. Đối với ảnh sau 
khi phân nhỏ , trên các vùng biểu hiện bệnh 
các tác giả đã tính toán được số lượng cá thể 
trùng phấn trắng. Trên phiến lá cùng bị 

bệnh phấn trắng, áp dụng phương pháp tính 
toán hình thái học tiến hành phân li, kết quả 
thống kê thu được 19 mẫu bệnh. Trực tiếp 
phân chia hình ảnh để tiến hành tính toán 
cá thể trùng phấn trắng đạt độ chính xác tới 
91,99%. Nhưng phép toán xử lý phân ly còn 
cần phải cải tiến, bởi vì kỹ thuật này có bước 
phát triển mang tính khả thi trong lĩnh vực 
nghiên cứu sinh thái, việc này cho phép công 
tác xác định và điều tra số lượng quần thể 
côn trùng nhỏ bé ngoài đồng ruộng được 
giảm thiểu rất nhiều, đồng thời độ chính xác 
được nâng cao rõ rệt. 

Từ Quý Li và cs. (2002) tiến hành 
nghiên cứu đưa ra màu sắc đặc trưng của 
hình ảnh phiến lá trong canh tác cây cà chua 
sạch khi chất dinh dưỡng thiếu hụt, đã dùng 
phương pháp biểu đồ tỷ lệ phần trăm thể 
hiện màu sắc đặc trưng của hình ảnh phiến 
lá thiếu dinh dưỡng, đồng thời đã tiến hành 
loại bỏ màu nền trắng của hình ảnh có thể 
gây ảnh hưởng nghiên cứu, dùng biểu đồ tỉ lệ 
phần trăm thay thế các biểu đồ thông 
thường có thể giải quyết sự ảnh hưởng của 
độ to nhỏ phiến lá đối với đặc trưng màu sắc 
đưa ra trong quá trình nghiên cứu và xác 
định việc rút ra màu sắc cây, vùng nghiên 
cứu như thế nào. Phương pháp này đưa ra 
đặc trưng màu sắc lí tưởng phân biệt phiến 
lá cà chua thiếu chất dinh dưỡng độ chính 
xác trên 70%. 

3.2.3. Tự động hóa thu hoạch sản phẩm 

Kỹ thuật cảm giác bằng máy tính được 
ứng dụng trong tự động hóa thu hoạch nông 
sản phẩm từ những năm giữa thập kỷ 80 của 
thế kỷ 20, gần đây nó là lĩnh vực nghiên cứu 
rất được chú ý. Năm 1996, Zhang Shuhai và 
Takahashi T. thông qua mô hình phân biệt 
thực hiện kiểm tra đo lường định vị quả táo, 
tiến tới có thể tự động hái táo. Họ lợi dụng 
một kiểu tính toán để thực hiện phân biệt 
quả táo, từ hình ảnh ban đầu của cây táo 
tiến hành lọc và tìm ra vị trí của quả táo, 
sau đó thông qua tính toán xác định hình 
dạng hình ảnh tương quan của đường biên 
dạng quả táo. 
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Trong lĩnh vực tự động hóa thu hoạch 
cam quít, Slaughter và Harrell (1989) đầu 
tiên nghiên cứu lợi dụng thông tin về độ màu 
và độ sáng của hình ảnh chụp được trong 
điều kiện tự nhiên ngoài phòng thí nghiệm 
tiến hành định hướng tay cơ khí thu hoạch 
cam quít, thiết lập mô hình phân loại lợi 
dụng thông tin màu sắc hình ảnh từ cây cam 
quít nhận biết quả của nó. Máy phân loại 
này từ hoàn cảnh tự nhiên của vườn cây 
nhận biết quả cam quít có độ chính xác 75%, 
nhận biết tâm hình quả có độ sai số là 6%, 
tốc độ cơ bản có thể đáp ứng được yêu cầu 
sản xuất thực tế, nhưng độ chính xác tương 
đối thấp. 

Tại Trung Quốc, Châu Vân Sơn và cs. 
(1995) ứng dụng kỹ thuật cảm giác bằng 
máy tính tiến hành nhận biết nấm trong 
máy hái nấm. Hệ thống này chủ yếu bao 
gồm băng tải nấm, camera, tay hái máy, cơ 
cấu khí động phụ ba bậc tự do, hệ thống điều 
khiển tay máy thu nấm và máy tính tạo 
thành. Tay hái máy do cơ cấu khí động phụ 
ba bậc tự do căn cứ vào thông tin của hệ 
thống cảm giác bằng máy tính cung cấp tới 
xác định vị trí. Công tác ngắt nấm do hệ 
thống điều khiển ngắt nấm hoàn thành. Sau 
khi tay hái máy đến vị trí, ống hút cao su 
của tay máy nhờ vào áp lực không khí hút 
nấm vào hộp. Hệ thống cảm giác bằng máy 
tính cung cấp các thông tin phân loại cần 
thiết cho máy hái nấm như kích thước, diện 
tích và vị trí chính xác trung tâm cây nấm 
cần thu hoạch, đảm bảo trong quá trình hoạt 
động của tay máy bính thường, tránh trường 
hợp do thông tin không chính xác tạo thành 
sai lệch hái nấm, làm hỏng nấm hoặc làm 
tắc ống hút nấm vào. 

3.3. ứng dụng trong phân loại và chế biến 
       nông sản phẩm 

3.3.1. Phân loại nông sản phẩm 

Đối với kiểm định và phân cấp phẩm 
chất của nông sản phẩn chủ yếu lợi dụng kỹ 

thuật cảm giác bằng máy tính tiến hành 
kiểm tra đo lường không tổn hại, dùng thông 
số bề mặt vật lý nông sản phẩm thu được để 
tiến hành đánh giá và phân cấp chất lượng 
nông sản phẩm. 20 năm trở lại đây, nghiên 
cứu kiểm tra đánh giá nông sản phẩm chủ 
yếu tập trung trong lĩnh vực nông sản phụ 
như hoa quả, rau mầu. 

Msrchant cùng cs. (1998) dựa vào kỹ 
thuật thị giác bằng máy tính nghiên cứu và 
chế tạo thành công hệ thống phân loại củ 
khoai tây, hệ thống này mỗi giây có thể phân 
loại 40 củ khoai tây.  

Băng Bân và Uông Mậu Hoa (2002) 
thông qua phân tích sự không đồng đều về 
cấp độ màu sắc của hoa quả, dùng kích thước 
phân dạng của các sắc độ phân bố trên bề 
mặt hoa quả thành đặc trưng tiến hành 
phân cấp, số liệu đặc trưng này không những 
xét đến điểm đặc tính tính gộp của các sắc 
độ, mà còn xét đến đặc tính không gian phân 
bố sắc độ, làm màu sắc phân cấp càng phù 
hợp tình hình thực tế. Họ đã dùng kích thước 
phân dạng các sắc độ làm mẫu xử lý, xây 
dựng mô hình nhận thức mạng thần kinh 
nhân tạo. Thông qua quá trình học tập huấn 
luyện cho mạng thần kinh nhân tạo, dùng 
120 mẫu táo kiểm tra, trong đó quả loại 
thượng hạng là 30 quả, loại một 30 quả, loại 
hai 30 quả, các loại khác là 30 quả, kết quả 
kiểm tra nhận được các loại: loại thượng 
hạng 29 quả, loại một 32 quả, loại hai 28 
quả, các loại khác 31 quả. Tỷ suất chính xác 
của việc kiểm tra, loại thượng hạng là 96,7%, 
loại một là 93,8%, loại 2 là 93,3%, các loại 
khác là 96,8%, bình quân tỷ suất chính xác 
là 95,2%, có thể thỏa mãn yêu cầu thực tế sử 
dụng thị giác máy tính phân cấp hoa quả 
trong dây chuyền sản xuất. 

Triệu Tĩnh và Hà Đông Kiện (2001) khi 
phân tích tổng hợp hình thái cơ bản trái cây, 
đã đề xuất dùng 6 thông số đặc trưng biểu thị 
hình thái trái cây, tham khảo phương pháp 
phân tích hình thái dùng để phân biệt hình 
dạng trái cây, lợi dụng mạng thần kinh nhân 
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tạo đối với hình dạng trái cây tiến hành nhận 
thức và phân cấp, kết quả biểu minh, sử dụng 
tham số đặc trưng và kỹ thuật nhận biết hình 
dạng trái cây, thị giác máy tính và phân cấp 
nhân tạo bình quân có độ chính xác là 93% 
trở lên. Ninh Kỷ Phong và cs. (2001) lợi dụng 
phương pháp tính toán hình ảnh hình thái 
học thực hiện đối với sự thiếu hụt dạng tròn 
trái cây và kiểm tra đo lường hình dạng, khi 
thực nghiệm phát hiện, nếu coi sản phẩm loại 
thượng hạng và loại một là một loại, còn sản 
phẩm loại hai và các loại khác là một loại, thì 
độ chính xác khi phân cấp đạt tới 94,5%. 

Độ chín của quả cà chua và đặc trưng 
màu sắc bên ngoài có mối quan hệ mật thiết, 
cho nên mầu sắc bên ngoài của quả cà chua 
đã trở thành một chỉ tiêu trọng yếu của đánh 
giá phẩm chất cà chua. Trương Trường Lợi 
và cs. (2001) dùng hệ thống thị giác bằng 
máy tính thu thập hình ảnh quả cà chua, 
sau đó chuyển đổi từ hệ thống mầu RBG 
(Red-Blue-Green) sang hệ thống HIS (Hue-
Saturation-Illumination), thông qua giá trị 
sắc độ H để đề ra mầu sắc đặc trưng của bề 
mặt quả cà chua, chọn dùng phương pháp di 
truyền nhiều lớp trong mạng thần kinh nhân 
tạo thực hiện tự động phân biệt độ chín của 
quả cà chua. Kết quả thực nghiệm cho thấy 
sử dụng dùng phương pháp trên độ chính 
xác đạt khi phân loại đến 94%.  

Trương Thư Tuệ và cs. (2002) thiết kế hệ 
thống kiểm tra đánh giá phân loại hình ảnh 
táo, đào… thông qua thành lập kho lưu trữ 
hình ảnh và hệ thống phân tích các mối 
tương quan cho phép phân loại chính xác 
phẩm chất nông sản phẩm như màu sắc bên 
ngoài, hình dáng, các thiếu sót,… Sử dụng 
hệ thống này, tiến hành phân cấp 100 quả 
táo, kết quả phân loại có độ chính xác đạt 
đến 96%. Đối với các loại nông phụ phẩm 
khác cũng có thể thông qua thành lập kho dữ 
liệu hình ảnh mẫu, tiến hành tổng hợp phân 
tích các thông tin và phán đoán, thực hiện 
đối kiểm tra đánh giá phân loại với các loại 
nông sản phẩm khác nhau. 

3.3.2. Chế biến nông sản phẩm 

Từ trước đến nay, tự động đánh giá 
phẩm chất và khống chế phản hồi luôn luôn 
là vấn đề quan trọng khó mà thực hiện trong 
việc tự động hóa hoàn toàn chế biến nông 
sản phẩm. Cùng với sự phát triển của kỹ 
thuật thị giác máy tính, con người đã bắt 
đầu tìm cách ứng dụng kỹ thuật thị giác máy 
tính trong tự động hóa chế biến nông sản 
phẩm. 

McConnell và Blau (1995) nghiên cứu sử 
dụng kỹ thuật thị giác bằng máy tính, tiến 
hành đo sắc độ màu sắc của sản phẩm, căn 
cứ vào đó để điều khiển quá trình sấy và 
nướng thực phẩm đảm bảo chất lượng, đạt 
hiệu quả cao. 

4. KẾT LUẬN 

Thị giác bằng máy tính ứng dụng trong 
sản xuất cơ khí nông nghiệp đã thu nhận 
được những bước tiến lớn, nhưng do lí luận 
thị giác, phương pháp phân tích hình ảnh và 
điều kiện về thiết bị phần cứng có giới hạn, 
việc nghiên cứu ứng dụng thị giác máy tính 
trong cơ khi nông nghiệp còn chủ yếu trong 
giai đoạn thử nghiệm. Nhưng cùng với sự 
phát triển của lí thuyết thị giác máy tính, kỹ 
thuật xử lý máy tính và kỹ thuật tự động 
hóa, rất nhiều vấn đề tồn tại đã được giải 
quyết.  

ứng dụng của kỹ thuật thị giác máy tính 
sẽ góp phần nâng cao tính năng và trình độ cơ 
khí nông nghiệp, đưa cơ khí nông nghiệp từng 
bước phát triển hướng tới hiện đại hóa, tự 
động hóa, thông minh hóa, đây cũng chính là 
yêu cầu phải có của sản xuất nông nghiệp 
chính xác, hiệu quả. 

Cho dù hiện nay ở các nước phát triển 
lĩnh vực ứng dụng thị giác máy tính vào 
trong sản xuất nông nghiệp đã được tiến 
hành nghiên cứu không ít, nhưng vẫn còn 
nhiều vấn đề kỹ thuật còn chưa giải quyết, 
cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu. Có thể kể ra 
một số định hướng nghiên cứu như: 
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Phát triển kỹ thuật nhận dạng chính 
xác cây trồng, cỏ dại trên đồng ruộng thực tế, 
để ứng dụng trong máy tự động phun thuốc 
trừ sâu, trừ cỏ dại. 

Trong lĩnh vực tự động hóa kiểm tra 
phân loại nông sản phẩm, hiện nay hầu hết 
các nghiên cứu đều là nghiên cứu các đối 
tượng ở trạng thái tĩnh, do đó hiệu quả còn 
thấp. Làm thế nào để trong điều kiện làm 
việc động ở tốc độ cao có thể thu nhận được 
hình ảnh của sản phẩm và tiến hành phân 
tích, căn cứ vào kết quả phân tích tiến hành 
phân loại sản phẩm chính là vấn đề cần được 
chú trọng nghiên cứu.   
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